 về vị thế Hoàng thành Thăng Long

1. Có lẽ tôi là một (trong những) người đầu tiên 
đề xuất và kiên trì cái luận điểm rằng:

Trung tâm điểm của cấu trúc thành Đại La của 
Cao Biền (thế kỷ IX), của thành Thăng Long thời Lý - Trần (thế kỷ XI - XIV) của thành Đông Kinh thời Lê  (thế kỷ XV - XVIII) và cả Bắc thành (đời Gia Long), Hà Nội (đời Minh Mạng - Tự Đức) thời Nguyễn (thế kỷ XIX) là núi Nùng.

1.1 Theo Việt Điện u linh (thế kỷ XIV) và Lĩnh Nam chích quái (thế kỷ XV - XVI) thì chốn ấy là Long Đỗ 
(Rốn Rồng), nơi có trục (dọc) trung tâm (trừu tượng, vô thể - vô hình - phi vật thể (intangible), tâm linh (spiritual), thiêng liêng (sacred), nối liền Trời và Đất. 

1.2. Theo quan niệm Vũ trụ luận phương Đông, thì có 3 thế lực vũ trụ (Tam tài giả) là Trời (Thiên =天), Đất (Địa =地) và Người (Nhân =人), được tượng trưng bằng ba vạch ngang: 三 Và ông vua dù là Vương hay Đế đi nữa, về mặt địa lý thuyết biểu tượng phải là người: Trên thông Thiên (văn), dưới tường (đạt) Địa (lý), giữa biết hiểu Nhân (tâm), được tượng hình bằng cái gạch dọc nối liền 3 vạch ngang: (vương 王)

1.3. Cũng theo quan niệm Nhân thể luận phương Đông, trong cơ thể con người (và biểu tượng của siêu người như Con Rồng (là biểu tượng của nhà vua) có Hồn và phách (vía). Hồn phách chu chuyển khắp cơ thể con người theo luân xa nhưng nơi tụ của Hồn là Tâm (bởi vậy ta hay nói Tâm Hồn và nơi tụ của Phách (vía) là Rốn. Do vậy mà Long Đỗ = Rốn Rồng cũng là nơi tụ khí linh thiêng của Đất nước. Nơi ấy là núi Nùng.

1.4. Vẫn theo Việt Điện u linh và Lĩnh Nam chích quái, thần Tô Lịch vốn là một vị thuỷ thần, rất được sùng bái (
). Đền thờ Tô Lịch giang thần là nơi ở trên một quả Gò bên sông. Đó là núi Nùng. Từ thời Bắc thuộc, Tô Lịch giang thần đã trở thành thành hoàng của vùng Long Đỗ, chậm nhất là với Cao Biền với mỹ hiệu "Đô phủ (tức An Nam đô hộ phủ) thành hoàng thần quân". Đấy là biểu tượng của "Long Đỗ chí khí" mà nhà phù thuỷ - phong thuỷ Cao Biền không sao trừ yểm được. Trong cuốn Cao Biền cảo, lần đầu tiên ta thấy có bản đồ phong thuỷ của vùng đất này. Với Núi và Sông 
Hà Nội cổ. Các tác giả Pháp - Việt (trong đó có tôi) đã đưa 
bản đồ đó vào cuốn Ha Noi, le cycle des métamorphoses 
(Hà Nội, chu kỳ của những đổi thay - Edition Recherche Iprau 2001). Tôi đã cung cấp các tư liệu này (biếu không) cho Ban chủ nhiệm Dự án.

Đến khi Lý Công Uẩn (Thái tổ) dời đô từ Hoa Lư ra, trên nền tảng phong thuỷ học cũ của Cao vương và có 
sự tư vấn thêm của thiền sư - phong thuỷ Vạn Hạnh, người đã phong giang thần Tô Lịch lên ngôi cực điểm: Quốc Đô Định Bang Thành hoàng Đại vương.

2. Vậy núi Nùng bên sông Tô là ở đâu? Cho đến nay 
ý kiến còn phân tán. Xin cứ thảo luận tiếp. Duy cái ý của cụ Biệt Lam Trần Huy Bá và cụ Hoàng Đạo Thuý (Xem Lịch sử Hà Nội, Trần Huy Liệu chủ biên, 1960; Thăng Long - Đông Đô - Hà Nội của Hoàng Đạo Thuý 1967) là núi Nùng nằm trong Vườn Bách thảo đã tỏ ra không vững. Tôi và cụ Tảo Trang Vũ Tuân Sán (xem Hà Nội nghìn xưa, 1975, 
tái bản nhiều lần) đã khảo sát kỹ càng: Cái núi trong Vườn Bách thảo là núi Sưa, trên đỉnh có ngôi đền nhỏ, thờ Hắc đế với biển ngạch "Sưa sơn lăng miếu" (cụ Hoàng đọc nhầm thành "Tiết sơn lăng miếu")

Sưa là một loại cây lấy gỗ, Sưa mọc thành rừng ở trên và quanh núi Sưa.

Gần đây lại có vị (Nguyễn Mạnh Chiến - Tạp chí 
Thế giới mới số 371) muốn bác quan điểm của chúng tôi về núi Nùng là nơi tọa lạc, là nền của điện Kính Thiên (hiện vẫn còn dấu tích vật thể là các bệ đá cửu trùng với 4 đôi rồng đá thành bậc rất điển hình của mỹ thuật Lê, với ít nhất 2 lý do:

a. Bảo đấy (nền điện Kính Thiên) là núi Nùng thì nó thấp quá. Thấp? Vâng! Nhưng vị ấy quên rằng: Theo quan niệm xưa: "Cao nhất xích vi sơn" (cao 1 thước cũng là núi). "Sơn bất tại cao, hữu thần (tiên) tắc linh" (Núi không phải tại cao, có thần tiên ngự trên đó là linh thiêng rồi) ! 
Quan niệm về Địa chất - Địa lý hiện đại cũng nói: Lồi lên khỏi mặt bằng của Đất, dù gọi là Gò, là Đống, là Đồi...gì gì đi nữa, thì về mặt phân loại Địa học, vẫn là Núi. 

Cụ GS. Hoàng Thiếu Sơn, hoàn toàn độc lập với ý kiến của tôi, trong Hội thảo khoa học về Tản Viên sơn thánh (1998) đã đọc tham luận nói rằng ở hai rìa - và làm rìa cho châu thổ Bắc bộ, núi Ba Vì đâu có cao bằng Tam Đảo ? Nhưng trong tâm thức dân gian đã trở thành "Đệ nhất 
tứ bất tử" của không gian tâm linh người Việt. Và trong Cao Biền cảo, bản đồ Đại La chỉ vẽ mỗi núi Tản với sông Tô.

Vị học giả còn dẫn câu thơ của vua Thành Thái khi "ngự giá Bắc tuần", khánh thành cầu Doumer (nay gọi là cầu Long Biên) 1902. Thơ rằng:

Nùng lĩnh phù vân kim cổ sắc

(Mây nổi (trên) núi Nùng (mang) sắc màu kim cổ).

Câu sau là Nhị hà lưu thuỷ khấp ca thanh (Nhị Hà nước chảy như tiếng khóc ca).

Với cái nhìn "hiện thực cực kỳ" mà quên mất thi pháp (thơ là luôn dùng phép ẩn dụ, ngoa dụ nữa) vị ấy bảo: Vua Thành Thái 1902 còn thấy mây mù trên đỉnh Nùng Sơn kia mà! Và vị ấy phán: Núi Nùng phải là núi Voi trên đường Hoàng Hoa Thám, nơi có côte (cốt) 12m, cao nhất Hà Nội.

Tôi chỉ xin đưa ra đây một chứng cứ hoàn toàn mới về vị trí núi Nùng, chưa ai công bố.

Đoàn công tác khảo cổ của chúng tôi năm 2001 - 2002, đã đi hỏi thăm điền dã ở chùa Am - Cửa Bắc. Nơi đó, bia đá vỡ, chuông đồng vỡ để rất lộn xộn.

Tôi đã lục tìm trong đống phế tích đó một tấm bia dựng đời vua Minh Mạng (người vua Thành Thái phải gọi bằng kỵ tổ). Bia nói rõ: Chùa Am được xây dựng bởi một vị phu nhân của Thoại Ngọc hầu, họ Hoàng, người Tày xứ Lạng trên nền bỏ hoàng của kho quân lương thời Lê, phía Bắc trông ra hồ Cổ Ngựa (Mã Cảnh hồ - còn hiện rõ trên bản đồ Hà Nội niên hiệu Tự Đức 1873) và ngay sau lưng núi Nùng (hướng Bối theo phong thuỷ học cổ truyền).

Vị trí núi Nùng ngày nay chính là điện Kính Thiên thời Lê (vết tích vẫn còn lại đến nay và khu vực này vừa được giao cho văn hóa Hà Nội) và xưa hơn là điện Thiên An, điện Càn Nguyên thời Lý - Trần, trung tâm thiết triều của các thời Lý - Trần - Lê tức trung tâm của Hoàng thành và cũng là trung tâm của Cấm thành Thăng Long thời Lý - Trần - Lê. Như vậy, cuộc khai quật tại khu vực dự kiến xây dựng Nhà Quốc hội và Hội trường Ba Đình (mới) chính là một bộ phận thuộc trung tâm phía Tây của Hoàng thành và Cấm thành thời Lý - Trần - Lê.

(�) Hướng Bách Tùng: Thuỷ sùng bái, Trung Nam Dân tộc học viện, Hồ Bắc 1999. Cũng xem Viên Kha: Trung Quốc thần thoại truyền thuyết từ điển, Thượng Hải �từ thư xuất bản xã, 1980.
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